Giáo viên: Nguyễn Thị Yên
                                Trường Tiểu học Lê Hồng Phong



Tuần 13
Ngày soạn:  11/11/2011 

Ngày giảng:Thứ hai  ngày 14 tháng 11 năm 2011

Tiếng việt: (Tập đọc)

                                             Luyện tập: (tiết 1)
I./Mục tiêu:  Giúp học sinh củng cố:
       - Đọc hiểu truyện: “ Hồi sinh cho đất”.

       - Ôn tập về câu hỏi.
 II./Chuẩn bị

· Phiếu học tập bài 3.

 III./Hoạt động dạy và học

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	A. Bài cũ: 

+Kể về một tấm gương giàu nghị lực mà em được đọc hoặc quen biết.

   - Gv nhận xét cho điểm.
	- 3 hs 

	II. Bài mới: 
	

	1. Giới thiệu bài:
	

	2. Hướng dẫn tìm hiểu bài:
	

	( Bài 1: - Đọc và chọn câu trả lời đúng:
	

	 - Gọi HS đọc truyện “Hồi sinh cho đất”
- Bài gồm mấy đoạn?

- GV gọi học sinh đọc nối tiếp.

- Cho học sinh đọc trong nhóm 4 (2’)

- GV đọc mẫu.
	- 1 em đọc mẫu.

- 4 đoạn ( Mỗi lần xuống dòng là một đoạn).

- Hs đọc nối tiếp (3 lần)

- HS đọc theo nhóm.



	* Bài 2: Chọn câu trả lời đúng:
Y/c HS đọc các câu hỏi và đáp án, chọn đáp án đúng nhất.
· HS đọc đáp án.
Câu a :3                 Câu b: 2
Câu c : 1                 Câu d:một câu hỏi
Câu e : 2               
	- HS làm việc cá nhân.

- Hs đọc đáp án.

	- Gv nhận xét, đưa ra kết quả đúng
	

	Bài 3: Tìm câu hỏi trong các đoạn văn sau. Điền thông tin vào bảng:

-  Gọi HS đọc yêu cầu.
- Tổ chức thảo luận nhóm bàn . (2’)

 - Gọi các nhóm báo cáo kết quả.
- Nhận xét, tuyên dương nhóm đúng.  

C./Củng cố dặ dò:(2’)
- Khi viết câu hỏi cần chú ý điều gì?

- Nhận xét tiết häc.Dặn dò vn đọc lại bài.

	-Hs đọc 

- HS thảo luận nhóm (3’).





    TOAÙN    

Luyện tập nhân nhẩm số có hai chữ số với 11

A.Mục tiêu:   
- Củng cố cho HS:
- Biết cách và có kĩ năng nhân nhẩm số có hai chữ số với 11

B.Đồ dùng dạy học:

- Vở bài tập toán 4 –Bảng phụ ghi bài 4

C.Các hoạt động dạy học
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Ổn định:1’
2. KTBC :5’
  -GV gọi 2 HS làm bài tập 1c,4 của tiết 60 , đồng thời kiểm tra vở bài tập về nhà của một số HS khác

 -GV chữa bài và cho điểm HS 

3.Bài mới :32’
  a)  Giới thiệu bài 

.  b) Luyện tập , thực hành 
  Bài 1

  -Yêu cầu HS nhân nhẩm và ghi kết quả vào vở, khi chữa bài gọi 2 HS lần lượt nêu cách nhẩm của 3 phần. 

Bài 2

  -GV yêu cầu HS đọc đề bài 

  -Yêu cầu HS làm bài vào vở .

Bài giải

Số hàng cả hai khối lớp xếp được là

17 + 15 = 32 ( hàng )

Số học sinh của cả hai khối lớp

11 x 32 = 352 ( học sinh )

Đáp số : 352 học sinh

Nhận xét cho điểm học sinh

 Bài 3
  -Cho HS đọc đề bài sau đó hướng dẫn : Để biết được câu nào đúng, câu nào sai trước hết chúng ta phải tính số người có trong mỗi phòng họp, sau  đó so sánh và rút ra kết quả. 

c.Củng cố, dặn dò :2’
  -Dặn HS về nhà làm bài tập 4, và chuẩn bị bài sau.

  -Nhạân xét tiết học.


	-2 HS lên sửa bài , HS dưới lớp theo dõi để nhận xét bài làm của bạn 

1c)  2057

     x   23

      6171

    4114

    47311

Bài 4: Giải

Số tiền bán 13 kg đường là:

5200 x 13 = 67 600 (Đồng)

Số tiền bán 18 kg đường là:

5500 x 18 = 99 000 (Đồng)

Số tiền bán được tất cả là:

67 600 + 99 000 = 166 600 (Đồng)

Đáp số: 166 600 đồng.

-HS nghe.

-HS nhân nhẩm và nêu cách nhân trước lớp. 

-Lớp làm bảng con

a)  34 x 11 = 374   b) 11 x 95 = 1045
-HS đọc đề bài

-1 HS lên bảng làm bài , cả lớp làm bài vào vở 

Bài giải

Số học sinh của khối lớp 4 là

11 x 17 = 187 ( học sinh )

Số học sinh của khối lớp 5 có là

11 x 15 = 165 ( học sinh )

Số học sinh củacả hai khối lớp

187 + 165 = 352 ( học sinh)

Đáp số 352 học sinh

-HS nghe GV hướng dẫn và làm bài ra nháp 

-HS cả lớp.


Ngày soạn:  12/11/2011 

Ngày giảng:Thứ ba  ngày 15 tháng 11 năm 2011







Toán
     Luyện tập ( tiết 1)

A.Mục tiêu:   - Củng cố cho HS:
- Biết cách và có kĩ năng nhân nhẩm số có hai chữ số với 11

B.Đồ dùng dạy học:

- Vở bài tập toán 4 –Bảng phụ ghi bài 4

C.Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. ổn định:

2. Bài mới:

Bài 1:

- Gọi HS đọc yêu cầu.
- Muốn nhân một số có hai chữ số với 11 ta làm như thế nào? 
- Y/c HS làm VBT.

- Gọi HS nối tiếp đọc kết quả.

- Y/c HS đổi chéo vở kiểm tra.

- Nhận xét.

- Bài 1 củng cố cho ta kiến thức gì?
Bài 2:

- Gọi HS đọc yêu cầu.
- Tên gọi thành phần của x trong các phép chia là gì?

- Muốn tìm số bị trừ ta làm như thế nào?
- Nêu cách tìm số bị chia?

Bài 3:

- Gọi HS đọc đề- tóm tắt đề?
- Y/c HS làm bài.
- Chấm bài- nhận xét.

- Bài toán có thể giải bằng mấy cách?

(2 cách)
3. Củng cố- dặn dò:

- Nhận xét tiết học.

- Y/c HS về làm cách 2 bài 3, bài 4.

	1. Tính nhẩm

- HS đọc yêu cầu.
- 2- 3 HS nêu.

- Cả lớp làm vở 
 46 x 11 = 503            38 x 11 = 418
87 x 11 = 957             41 x 11 = 451
65 x 11 = 715             73 x 11 = 803
- HS đọc kết quả, nhận xét bạn.

- HS đổi chéo kiểm tra.
- Nhân số có hai chữ số với 11.

2.  Tìm x

- HS đọc yêu cầu.
- Số bị trừ.

- HS nêu.

2 HS làm bảng phụ – cả lớp làm vở

x : 11 = 42                 x : 11 = 67 

x = 42 x 11                       x = 67 x 11

x =462                             x = 737
- HS đọc đề, tóm tắt.

1 em lên bảng chữa bài:
Giải

Tổng số hàng của ba đoàn là:

17 + 12 + 19 = 48 (hàng)

Cả hai khối có số HS:

48 x 11 = 528 (học sinh)

                           Đáp số: 528 học sinh



Luyện viết
luyện viết : bài 13
1. Mục tiêu 

HS viết đúng cỡ chữ.

HS viết đẹp, đúng tốc độ.

2. Hoạt động :
- 2 HS đọc bài viết- Cả lớp đọc thầm.

- Giáo viên hướng dẫn cách viết.
-  HS nhắc lại tư thế ngồi viết.
-  HS viết, GV kiểm tra, uốn nắn cho những em viết sai.

2. Củng cố dặn dò : 
- Nhận xét tiết học. Khen ngợi HS viết đẹp.
Ngày soạn:  13/11/2011 

Ngày giảng:Thứ 4  ngày 16  tháng 11 năm 2011


( Giáo viên chuyên dạy)

Ngày soạn:  14/11/2011 

Ngày giảng:Thứ 5  ngày 17 tháng 11 năm 2011

Toán
     Luyện tập ( tiết 2)

A.Mục tiêu: Giúp HS:

- Biết cách nhân với số có bachữ số mà chữ số hàng chục là 0.
B.Đồ dùng dạy học:

- Bảng phụ chép bài tập 2 SGK, VTH Toán+ TV
C.Các hoạt động dạy học
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Kiểm tra: 5’
- Gọi HS  thực hiện tính.

- Nhận xét, cho điểm.
2. Bài mới:32’
* Bài 1: 
- Gọi HS đọc yêu cầu.

- Khi đặt tính ta cần chú ý điều gì?
- Y/c HS làm bài.

- Gọi HS nêu kết quả.

- Nhân với số có ba chữ số mà chữ số hàng chục là 0 cần chú ý điều gì? 

- Lưu ý cách đặt các tích riêng cho thẳng cột.

* Bài 2:
- Gọi HS đọc yêu cầu.

- Y/c HS làm bài.

- Gọi HS nhận xét bài trên bảng.

- Giáo viên nhận xét, cho điểm.

- Vận dụng tính chất gì để làm bài? (tính chất giao hoán của phép nhân, tính chất nhân một số với một tổng, một hiệu)

* Bài 3:
- Gọi HS đọc bài toán.

- Y/c HS làm bài.

- Nhận xét, cho điểm.

3.Củng cố - Dặn dò: 3’
- Nhân với số có ba chữ số cần lưu ý điều gì?

- Nhận xét tiết học. BT 4 về nhà.
	- 1 em lên bảng tính - Cả lớp làm vở nháp

164 x( 100 + 20 + 3)

=164 x 100 + 164 x 20 + 164  x 3

=1640  + 3280 + 492 =20172

1.Đặt tính rồi tính:
- HS đọc yêu cầu.
- Đặt tính thẳng cột.

- 4 HS làm bài trên bảng. Lớp làm VBT.

a) 158202;     b) 313992

c) 280368      d) 2401112

- Chỉ cần viết tích riêng thứ nhất và tích riêng thứ 3. 

2. Tính bằng cách thuận tiện nhất:
- HS đọc yêu cầu.
- 3 HS làm bài vào phiếu.

-  Lớp làm VBT. Nhận xét.

a)  5 x 57 x 2 = 5x2 x 57= 10 x 57 = 570

b) 236 x 7 + 236 x 3 = 236 x (7+3)

    = 236 x 10 = 2360

c) 589 x 68 – 589 x 58 = 589 x (68- 58)

= 589 x 10 = 5890

- 2 HS đọc.

- HS làm bài cá nhân.


Giải

Đổi: 2m 35 cm= 235 cm

        1m 27 cm= 127 cm

Diện tích bảng lớp em là:

235 x 127 = 29845(cm2)
                          Đáp số: 29845 cm2


Ngày soạn:  15/11/2011 

Ngày giảng:Thứ 6  ngày 18 tháng 11 năm 2011

Tiéng việt: (Tập làm văn)
Luyện tập ( tiết 2)

I. Mục tiêu:

   - HS viết các bài tập trong vở luyện.

   - Rèn kĩ năng làm bài cho HS

II. các hoạt động dạy – học chủ yếu:

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	A. Kt sự chuẩn bị của HS

B. Dạy bài mới: 

1. Giới thiệu bài : nêu MĐ- YC

2. Hướng dẫn luyện tập:
- GV treo bảng phụ ghi 3 đề bài.

- Gọi HS đọc yêu cầu và các đề bài.


- Y/c HS làm bài

- Thu chấm .

- Gọi HS đọc bài.

- Nhận xét, cho điểm.

3. Củng cố, dặn dò: 2’
 - Củng cố nội dung ôn tập’
-  Dặn học sinh về nhà xem lại bài.
	Chọn viết theo một trong các đề sau.

 -  1 em đọc yêu cầu, lớp đọc thầm

- HS suy nghĩ, làm bài cá nhân vào vở BT. 
- Nhiều em lần lượt đọc bài làm

- Lớp nhận xét




Hoạt động ngoài giờ
TUẦN 13

Kính yêu thầy giáo cô giáo

A - Mục đích- Yêu cầu

· HS hiểu đ​ợc ý nghĩa của ngày 20 – 11, hiểu công lao dạy dỗ của thầy cô đối với ng​ời học sinh.

· HS có ý thức trân trọng  ngày 20 – 11. có thái độ kính trọng lễ phép với thầy cô giáo
· Vẽ về mái tr​ờng, về Thầy cô của em
B -  Đồ dùng dạy học:

· HS chuẩn bị giấy vẽ, màu vẽ chủ đề Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam

C - Các hoạt động dạy học chủ yếu:

	Tg
	Nội dung và các hoạt động của giáo viên


	Hoạt động của học sinh

	2’

36’

2’
	I - Ôn định tổ chức:

II- Tiến trình: 

*)  GV tổ chức cho HS nói về ý nghĩa của ngày 20 – 11.

*) Yêu cầu HS nêu những công việc giảng dạy của các thầy cô giáo trong nhà tr​ờng

+ Thấy đ​ợc những công việc vất vả của thầy cô, con có bổn phận & thái độ nh​ thế nào đối với các thầy cô giáo?

*) Vẽ tranh về Thầy cô của em:

a) Tìm chủ đề cho bài vẽ:

- GV l​u ý HS có thể chọn một trong các đề tài xoay quanh chủ đề về Thầy cô của em:

VD: Cô giáo đang giảng bài, đang kèm em viết, dạy em chơi…

b) Xác định cảnh chính trong tranh:

+ Nội dung chính trong tranh nói về chủ đề trên, vậy cảnh chính là cảnh gì?

+ Trong tranh có những ai? 

+ Nhân vật trong tranh đang làm gì?

+ Hình dáng của mỗi nhân vật đó ntn?

+ Cần vẽ quang cảnh xung quanh ntn?

c) Cho HS vẽ cá nhân hoặc vẽ theo nhóm

- Nếu tổ chức cho HS vẽ cá nhân, Gv cho HS vẽ trên giấy khổ A4

- Nếu tổ chức cho HS vẽ theo nhóm, GV phát giấy vẽ khổ to, y/c HS trong nhóm thảo luận phân công nhiệm vụ vẽ cho mỗi thành viên.

- Trong khi HS vẽ, GV quan sát uốn nắn HS

d) Trình bày bàI vẽ:

- GV tổ chức cho HS lên thuyết trình về bài vẽ của mình hoặc của nhóm

- GV n/x, ®/g bài của HS

III - Củng cố – Dặn dò:
- GV n/x dánh giá giờ học
	- Lớp hát tập thể

- HS thảo luận & TL

- HS nối tiếp nêu

- Lần l​ợt nhiều em phát biểu

- 1 vài em nêu chủ đề

- HS TLCH

- HS hoạt động cá nhân hoặc nhóm 4

- HS hoạt động cá nhân hoặc nhóm 4







a) Dựa theo nội dung bài thơ “ Việc hôm nay chớ để ngày mai” kể lại cuộc trò chuyện giữa hai mẹ con cậu bé.


b) Tưởng tượng em là phóng viên một tờ báo, kể lại cuộc phỏng vấn của em với bạn Giôn sau cuộc chạy thi 400m (truyện “ Hai tấm huy chương”).


c) Tưởng tượng em là hàng xóm của ông Trọng (Truyện “ Hồi sinh cho đất”), muốn can ngăn ông Trọng vì cho rằng việc ông làm là vô ích. Kể lại cuộc đối thoại giữa em và ông Trọng.
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